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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá hồi vân Oncorhynchus 

mykiss (Walbaum, 1792) là một 
trong những loài cá hồi đầu tiên 
được gia hóa, sinh sản nhân tạo 
và nuôi thành công trong các thuỷ 
vực nước ngọt [7]. Đây là loài cá 
nước lạnh, có giá trị kinh tế cao, 
thịt thơm ngon, thích ứng tốt với 
điều kiện nuôi, do đó, chúng hiện 
được di nhập và nuôi ở hơn 60 
quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
thế giới. Sản lượng cá hồi vân 
ngày càng gia tăng (trên 600 
nghìn tấn/năm) và chỉ đứng sau 
cá hồi biển [8]. Ở Việt Nam, ngay 
từ khi nhập về nuôi thử nghiệm 
(năm 2005), cá hồi vân đã nhanh 
chóng thích ứng tốt với điều kiện 
nuôi ở các vùng nước lạnh thuộc 
Tây Bắc và Tây Nguyên [2]. 
Trong vài năm trở lại đây, nghề 
nuôi cá hồi vân phát triển hết sức 
mạnh mẽ cả về diện tích và sản 
lượng. Hiện nay, cả nước có 35 
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Mật độ ương là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả ương giống của 
nhiều loài cá nói chung và cá hồi vân nói riêng. Trong nghiên cứu này, 3 mật độ ương được thử nghiệm nhằm tìm 
ra mật độ thích hợp cho ương cá hồi vân giai đoạn cá hương lên cá giống (200, 300 và 400 con/m3). Cá được ương 
trong hệ thống nước chảy, sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp ngoại nhập. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mật độ 
ương có ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cá hồi vân: cá được ương ở mật độ 200 con/m3 cho tốc độ sinh trưởng 
tuyệt đối và tương đối cao nhất (0,5 g/con/ngày; 44,31%), tiếp theo là mật độ 300 con/m3 (0,39 g/con/ngày; 37,48%) 
và mật độ 400 con/m3 (0,31 g/con/ngày; 35,51%) (P < 0,05). Tương tự, cá được ương ở mật độ 200 con/m3 đạt khối 
lượng cuối cao hơn so với mật độ 400 con/m3. Tuy nhiên, không có sự khác biệt về khối lượng cuối của cá ở mật độ 
300 con/m3 (14,15 ± 1,00 g/con) và 200 con/m3 (15,88 ± 0,80 g/con) cũng như 400 con/m3 (12,12 ± 1,18 g/con). Mật 
độ ương không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá giai đoạn này (P > 0,05). Từ kết quả nghiên cứu có thể nhận thấy, 
mật độ thích hợp cho ương cá hồi vân giai đoạn cá hương lên cá giống là 300 con/m3 nhằm tận dụng tốt diện tích 
bể ương.
Từ khóa: cá hồi vân, cá hương, cá giống, tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống.

EFFECT OF REARING DENSITY ON GROWTH AND SURVIVAL 
RATE OF RAINBOW TROUT Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) 

FROM FINGERLING TO JUVENILE
                                 

Summary
Rearing density is one of the important factors having strongly effects on growth 

rate, survival rate and rearing efficiency of many fish species in general and rainbow 
trout in particular. In this study, three densities were experimented in order to identify 
the most suitable density for rearing rainbow trout from the stages of fry to fingerling 

(200, 300 and 400 ind./m3). The fish were reared in the raceway system, fed with 
commercial imported feeds. Results showed that the rearing densities had strong 
effects on growth rate of rainbow trout. In which, the fish reared at the density of 

200 ind./m3 achieved the highest absolute and relative growth rates (0.5 g/ind./day; 
44.31%), followed by the density of 300 ind./m3 (0.39 g/ind./day; 37.48%), and 400 

ind./m3 (0.31 g/ind./day; 35.51%) (P < 0.05). Similarly, the fish reared at the density 
of 200 ind./m3 gave the higher weight gain compared to the density of 400 ind./m3. 
However, there was no significant difference in weight gain between the density of 
300 ind./m3 (14.15 ± 1.00 g/ind.) and 200 ind./m3 (15.88 ± 0.80 g/ind.) as well as 

400 ind./m3 (12.12 ± 1.18 g/ind.). Rearing densites had no significant effects on the 
survival rate of the fish at this stage (P > 0.05). From the results of this study, it can 

be suggested that the most suitable density for rearing the rainbow trout at the stage of 
fry to fingerling was 300 ind./m3 for optimizing the rearing efficiency.

Keywords: fry, fingerling, growth rate, rainbow trout, survival rate.
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cơ sở nuôi cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm) với sản lượng 
hàng năm trên 880 tấn và hướng đến mục tiêu 1.500 tấn 
vào năm 2015 [1]. Việc phát triển nghề nuôi cá nước lạnh 
có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở 
các vùng núi cao, giúp tận dụng hiệu quả các vùng nước 
lạnh, vốn không thích hợp cho nuôi các đối tượng cá nước 
ngọt nhiệt đới truyền thống. Phát triển nghề nuôi cá nước 
lạnh phục vụ xuất khẩu là một trong những định hướng 
đã được chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 2011-2020 
[3].

Tuy nhiên, nghề nuôi cá hồi vân hiện cũng đang gặp 
rất nhiều khó khăn do phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn 
trứng, con giống và thức ăn nhập khẩu từ các nước như 
Mỹ, Phần Lan và Trung Quốc [1]. Hậu quả là bị động, 
gia tăng rủi ro và chi phí trong quá trình sản xuất. Chính 
điều này đã và đang hạn chế sự phát triển của nghề nuôi 
cá hồi vân ở nước ta chưa tương xứng với tiềm năng. Kết 
quả ương giống cá nói chung và cá hồi vân nói riêng phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng con giống, thức 
ăn, các yếu tố môi trường, mật độ ương, thiết bị ương… [9, 
13, 18, 21]. Trong đó, mật độ ương là một trong những 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và kỹ 
thuật. Việc gia tăng mật độ ương giúp tận dụng tốt diện 
tích nuôi, gia tăng hiệu quả kinh tế, tuy nhiên, nó lại đi 
kèm với nhiều rủi ro như làm giảm tốc độ sinh trưởng, 
tỷ lệ sống, khả năng kháng bệnh của cá, đặc biệt trong 
điều kiện ương nuôi với mật độ cao [14, 20, 24, 26]. Các 
nghiên cứu về mật độ ương giống cá hồi vân nhìn chung 
còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong điều kiện Việt Nam. 
Trong khi đó, sự khác biệt về điều kiện tự nhiên của vùng 
Tây Nguyên nước ta so với các vùng phân bố tự nhiên 
của cá hồi vân là trở ngại lớn trong việc áp dụng những 
kết quả nghiên cứu ương nuôi cá hồi vân vào điều kiện 
nước ta [2]. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác 
định mật độ ương phù hợp để nâng cao tốc độ sinh trưởng 
và tỷ lệ sống của cá hồi vân giai đoạn cá bột lên cá hương 
trong điều kiện Lâm Đồng và các tỉnh vùng Tây Nguyên.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Vật liệu và phương pháp bố trí thí nghiệm

Nghiên cứu được thực hiện tại Trạm Nghiên cứu Cá 
nước lạnh Tây Nguyên (Lâm Đồng) từ tháng 2 đến tháng 
10.2011 trên đối tượng cá hồi vân.

Nguồn cá thí nghiệm: cá bột được ấp nở từ nguồn 
trứng đã thụ tinh nhập từ Mỹ. Sau 20-25 ngày, cá bột tiêu 
hóa hết lượng noãn hoàng, tiến hành cung cấp thức ăn 
công nghiệp ương đến giai đoạn cá hương (3-4 g/con). 
Tiến hành lựa chọn những cá thể khỏe mạnh, vận động 

linh hoạt, đều cỡ, màu sắc tự nhiên, không dị hình hay 
nhiễm bệnh để bố trí vào các nghiệm thức thí nghiệm.

Mật độ ương: nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương 
đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá hồi vân được tiến 
hành từ giai đoạn cá hương (3-4 g/con) lên cá giống (10-
12 g/con) với 3 mật độ 200, 300 và 400 con/m3. Thời gian 
ương là 40 ngày. Thí nghiệm được thực hiện với 3 lần lặp 
cùng thời điểm.

Bể thí nghiệm: cá được ương trong các bể composite 
hình tròn có thể tích 2 m3 (đường kính 2 m, độ sâu 0,8 
m, mực nước 0,3-0,5 m). Bể ương được lắp đặt hệ thống 
nước chảy tự động với lưu tốc 10-15 l/phút. Nguồn nước 
được bơm từ nước suối, chảy qua hệ thống ống dẫn bằng 
nhựa, lọc qua lớp mút mịn trước khi cấp vào bể ương. 
Toàn bộ hệ thống bể ương được đặt trong nhà có mái che 
nhằm ổn định các yếu tố môi trường.

Thức ăn và chế độ cho ăn: cá được ương hoàn toàn 
bằng thức ăn công nghiệp ngoại nhập Skretting (Pháp) có 
hàm lượng protein 52%, lipid 18%, kích cỡ 1,5-1,9 mm tùy 
theo giai đoạn phát triển. Cá được cho ăn với khẩu phần 
4-6% khối lượng thân/ngày tùy theo khả năng ăn mồi, giai 
đoạn phát triển và nhiệt độ môi trường nước, chia làm 6 
lần ăn/ngày, sau đó giảm xuống 4 lần ăn/ngày.

Quản lý các yếu tố môi trường: Các yếu tố môi trường 
như nhiệt độ nước, hàm lượng oxy hòa tan (đo 1 ngày/lần), 
pH, hàm lượng NH3 và H2S (đo 1 tuần/lần) được kiểm tra 
định kỳ bằng các dụng cụ (nhiệt kế, test oxy, pH, NH3 và 
H2S) và duy trì trong phạm vi thích hợp với sự sinh trưởng 
và phát triển của cá. Hàng ngày, bể ương được tiến hành 
siphon, vệ sinh, loại bỏ thức ăn thừa, chất thải và cá chết 
nhằm ngăn ngừa tác nhân gây bệnh.
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2. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối và tương đối của cá được 

xác định định kỳ (10 ngày/lần) bằng cách thu ngẫu nhiên 
30 con trong mỗi bể ương. Khối lượng cá được xác định 
bằng cân điện tử có độ chính xác 0,1 g. Tỷ lệ sống của cá 
được xác định bằng cách đếm tất cả số lượng cá tại thời 
điểm kết thúc thí nghiệm chia cho số lượng cá ban đầu.

Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối AGR (g/con/ngày) và 
tương đối RGR (%):
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Trong đó:  W1, W2 - Khối lượng cá ở thời điểm t1, t2 
(g); 

t1, t2 - Thời điểm cân cá lần trước và sau (ngày).

Tỷ lệ sống: Tỷ lệ sống (%) = (Số cá khi kết thúc thí 
nghiệm/Số cá ban đầu) x 100.

Các số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0. 
Sử dụng phương pháp phân tích phương sai một yếu tố 
(oneway - ANOVA) và phép kiểm định Duncan để so sánh 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) về tốc độ sinh 
trưởng tuyệt đối, tương đối và tỷ lệ sống của cá giữa các 
nghiệm thức thí nghiệm. Toàn bộ số liệu được trình bày 
dưới dạng giá trị trung bình (TB) ± sai số chuẩn (SE).

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
1. Diễn biến các yếu tố môi trường
Nhìn chung, các yếu tố môi trường như nhiệt độ nước 

(15,4 ± 1,8oC), hàm lượng oxy hòa tan (7,1 ± 0,5 mgO2/l), 
pH (6,8-7,3), hàm lượng NH3 (< 0,1 mg/l) và H2S (< 0,02 
mg/l) đều nằm trong phạm vi thích hợp cho sinh trưởng, 
phát triển và tỷ lệ sống của cá hồi vân giai đoạn cá bột lên 
cá hương [7, 13, 27]. Do bể ương được đặt trong nhà, cấp 
nước chảy liên tục nên chất lượng môi trường rất thích 
hợp và ổn định trong suốt quá trình ương.

2. Ảnh hưởng của mật độ đến tốc độ sinh trưởng 
tuyệt đối của cá hồi vân

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mật độ ương có ảnh 
hưởng rõ rệt đến tốc độ sinh trưởng tuyệt đối (AGR) của 
cá hồi vân giai đoạn cá bột lên cá hương với xu hướng 
chung là mật độ thấp hơn cho tốc độ sinh trưởng tuyệt đối 
cao hơn. Sau 40 ngày ương, cá được ương ở mật độ 200 
con/m3 cho tốc độ sinh trưởng tuyệt đối cao nhất (0,50 g/
con/ngày), tiếp theo là cá được ương ở mật độ 300 con/m3 
(0,39 g/con/ngày). Trong khi đó, cá được ương ở mật 400 
con/m3 chỉ đạt 0,31 g/con/ngày (P < 0,05) (hình 1).

3. Ảnh hưởng của mật độ đến tốc độ sinh trưởng 
tương đối của cá hồi vân

Tương tự, mật độ ương cũng ảnh hưởng đến tốc độ 
sinh trưởng tương đối (RGR) với xu hướng chung là cá 
được ương ở mật độ thấp hơn cho tốc độ sinh trưởng 
tương đối cao hơn. Sau 40 ngày ương, cá ương ở mật độ 
200 con/m3 cho tốc độ sinh trưởng tương đối cao hơn so 
với mật độ ương 300 con/m3 và 400 con/m3, đạt 44,31 ± 
0,14% (P < 0,05). Tuy nhiên, khác với tốc độ sinh trưởng 
tuyệt đối, không có sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng 
tương đối giữa hai mật độ ương 300 và 400 con/m3. Sau 
40 ngày ương, cá đạt tốc độ sinh trưởng tương đối lần lượt 
là 37,48 ± 1,41 và 35,51 ± 2,22% (P > 0,05) (hình 2).

4. Ảnh hưởng của mật độ đến khối lượng cá hồi vân 
cuối thí nghiệm

Khối lượng cá cuối thí nghiệm phụ thuộc chặt chẽ vào 
mật độ ương. Trong đó, cá được ương ở mật độ 200 con/
m3 đạt khối lượng cao hơn so với mật độ 400 con/m3 (P 
< 0,05). Tuy nhiên, không có sự khác biệt về khối lượng 
cuối của cá đạt được ở mật độ ương 300 con/m3 (14,15 ± 
1,00 g/con) so với mật độ 200 con/m3 (15,88 ± 0,80 g/con) 
và 400 con/m3 (12,12 ± 1,18 g/con) (P > 0,05) (hình 3).

Hình 1: ảnh hưởng của mật độ ương đến tốc độ sinh trưởng 
tuyệt đối

Hình 2: ảnh hưởng của mật độ ương đến tốc độ sinh trưởng 
tương đối
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5. Ảnh hưởng của mật độ đến tỷ lệ sống của cá hồi 
vân

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mật độ ương không ảnh 
hưởng đến tỷ lệ sống của cá hồi vân giai đoạn cá hương 
lên cá giống (hình 4). Sau 40 ngày, cá ương ở mật độ 200 
con/m3, 300 con/m3 và 400 con/m3 đạt tỷ lệ sống lần lượt 
là 93,6 ± 3,2; 91,8 ± 4,7 và 87,4 ± 5,6% (P > 0,05). Mặc 
dù vậy, có thể thấy một xu hướng chung rằng, cá được 
ương ở mật độ ương thấp hơn cho tỷ lệ sống lớn hơn so 
với mật độ ương cao hơn (P > 0,05).

Nâng cao năng suất ương nuôi trên một đơn vị diện 
tích hay thể tích là một trong những điểm mấu chốt nâng 
cao hiệu quả của nghề nuôi trồng thủy sản và được quan 
tâm nghiên cứu bởi nhiều tác giả, trên nhiều đối tượng 
nuôi trong đó có cá hồi vân [12, 15, 16]. Việc gia tăng mật 
độ nuôi cho phép nâng cao sản lượng, tuy nhiên, điều 
này liên quan mật thiết đến nhiều vấn đề như thiết kế hệ 
thống nuôi, chế độ cho ăn, quản lý môi trường và phòng 

trừ dịch bệnh [21, 24, 26]. Tác động tiêu cực của việc gia 
tăng mật độ nuôi có thể nhận thấy như bất thường về tập 
tính, sức khỏe và các hoạt động sinh lý của cá, ô nhiễm 
môi trường, từ đó, làm cá dễ bị stress, nhiễm bệnh, sinh 
trưởng chậm và gia tăng tỷ lệ chết [10, 23, 27].

Trong nghiên cứu hiện tại, cá được ương ở mật độ và 
200 con/m3 cho tốc độ sinh trưởng tương đối và tuyệt đối 
cao hơn so với mật độ 300 và 400 con/m3. Kết quả này là 
phù hợp với kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả trước 
đó cũng trên loài cá này [5, 6, 15, 20]. Tốc độ sinh trưởng 
chậm ở các lô thí nghiệm ương với mật độ cao hơn có 
thể do sự cạnh tranh thức ăn, không gian sống chật hẹp, 
cá bị stress, hàm lượng ôxy hòa tan thấp... Nghiên cứu 
của Moradyan và ctv. (2012) cũng cho thấy, cá hồi vân 
giai đoạn cá bột lên cá hương ương ở mật độ thấp hơn 
(4.000 con/m3) cho tỷ lệ sống cao hơn (6.000 và 8.000 
con/m3) [14]. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận trong 
nhiều nghiên cứu khác trên cá hồi vân ở kích thước lớn 
hơn và giai đoạn nuôi thương phẩm [5, 15, 17]. Các quan 
sát trong quá trình ương và so sánh với các nghiên cứu 
khác cũng cho thấy, cá hồi vân ở Lâm Đồng hay các vùng 
cao nguyên nước ta nói chung không thể ương ở mật độ 
cao (600-800 con/m3) do sự chênh lệch về độ cao với 
các vùng nuôi khác. Trong điều kiện Lâm Đồng, nhiệt độ 
thấp tạo ra là do vị trí nằm ở trên cao hơn 1.500 m so với 
mực nước biển, trong khi, càng lên cao, áp suất không khí 
giảm, khả năng hòa tan của ôxy vào nước giảm [2]. Hơn 
nữa, ôxy lại chính là yếu tố giới hạn năng suất cá nuôi, 
đặc biệt là đối với những loài cá ưa nước chảy. Chính vì 
vậy, mật độ ương 300 con/m3 được xác định là thích hợp 
cho ương cá hồi vân từ giai đoạn cá hương lên cá giống. 

Tương tự tốc độ sinh trưởng, mật độ ương có ảnh 
hưởng lớn đến tỷ lệ sống của cá nói chung và nhóm cá 
hồi nói riêng. Ương nuôi cá hồi vân với mật độ cao làm 
gia tăng nguy cơ cạnh tranh thức ăn, không gian sống, 
ô nhiễm môi trường, cá dễ bị stress và nhiễm bệnh [4, 
14, 19], do đó làm giảm tỷ lệ sống của cá trong quá trình 
ương [11, 16, 22, 25]. Kết quả nuôi cá hồi vân với các mật 
độ khác nhau, 107-219 kg/m3, Holm và ctv. (1990) nhận 
thấy, việc gia tăng mật độ nuôi làm gia tăng đáng kể tỷ 
lệ chết, đặc biệt là trong tương quan với chế độ cho ăn 
thấp hơn [9].

IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Cá được ương ở mật độ 200 con/m3 cho tốc độ sinh 

trưởng tuyệt đối cao nhất (0,5 g/con/ngày; 44,31%), tiếp 
theo là mật độ 300 con/m3 (0,39 g/con/ngày; 37,48%), thấp 
nhất là mật độ 400 con/m3 (0,31 g/con/ngày; 35,51%).

Cá được ương ở mật độ 200 con/m3 đạt khối lượng 

mật độ ương (con/m3) 

Hình 3: ảnh hưởng của mật độ ương đến khối lượng của cá hồi 
vân cuối thí nghiệm

Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện 
sự khác biệt thống kê (P < 0,05)

mật độ ương (con/m3)

Hình 4: ảnh hưởng của mật độ ương đến tỷ lệ sống của cá hồi vân
Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột thể hiện sự khác biệt 

thống kê (P < 0,05)
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cuối cao hơn so với mật độ 400 con/m3. Tuy nhiên, không 
có sự khác biệt về khối lượng cuối của cá đạt được ở mật 
độ ương 300 con/m3 (14,15 ± 1,00 g/con) so với mật độ 
200 con/m3 (15,88 ± 0,80 g/con) và 400 con/m3 (12,12 ± 
1,18 g/con).

Mật độ ương không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá 
giai đoạn này. Sau 40 ngày, cá ương ở mật độ 200, 300 
và 400 con/m3 đạt tỷ lệ sống lần lượt là 93,6 ± 3,2; 91,8 ± 
4,7 và 87,4 ± 5,6%.

2. Khuyến nghị
Cần nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương đến sinh 

trưởng và tỷ lệ sống của cá hồi vân giai đoạn cá bột lên 
cá hương.

Cần nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố môi trường 
như: nhiệt độ, hàm lượng oxy hòa tan, lưu tốc dòng chảy... 
nhằm tạo môi trường thích hợp cho ương cá hồi vân giai 
đoạn cá bột lên cá hương và cá giống. 

Cần nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và sản xuất thức 
ăn nhân tạo cho ương giống cá hồi vân thay thế nguồn 
thức ăn nhập khẩu nhằm giảm chi phí sản xuất, gia tăng 
hiệu quả kinh tế cho nghề nuôi cá hồi vân n
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